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BÁO CÁO
CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC-THU CHI TÀI CHÍNH TRƯỜNG THCS  HẢI ĐƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

A. Đặc điểm tình hình:
I.  Địa lý, hành chính, dân số
Hải Đường là xã nằm về phía Tây Nam huyện Hải Hậu, xã có chiều dài trên 8km với diện tích 7050,99ha , xã có 26 xóm, có số dân 11.268 người với số hộ: 3588 hộ
Địa bàn xã Hải Đường dân cư được chia làm 26 xóm. Đảng bộ và nhân dân xã Hải Đường luôn có nhận thức đúng đắn đầy đủ về việc học tập của con em mình, nhất là khi có Nghị quyết 4 của BCH Trung ương Đảng khóa XI. Đảng bộ luôn là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chính vì vậy mà nó là tiền đề cho ban chỉ đạo phổ cập lập kế hoạch, phấn đấu hoàn thành công tác phát triển phổ cập giáo dục – xóa mù chữ.

Xã Hải Đường đơn vị đã được công nhận phổ cập giáo dục Tiểu học và Phổ cập giáo dục THCS từ năm 1995 đến nay và đã được công nhận là đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi từ năm 2004 đến nay.

Phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương hằng năm có tác dụng động viên khuyến khích học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và đạt giải học sinh giỏi cấp huyện ngày càng tăng, đây cùng là một động lực để học sinh vươn lên trong học tập.

Xong Hải Đường là xã lớn, được chia làm 2 miền, đời sống nhân dân cũng còn khó khăn, nghề phụ ít. Nguồn thu nhập chính là sản xuất nông nghiệp. Kinh tế nhân dân và tập thể còn nhiều khó khăn, do đó ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gặp nhiều khó khăn. Kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ giáo dục còn nhiều hạn hẹp.

II. Tình hình phát triển sự nghiệp GD& ĐT
1.Thuận lợi: 


- Tr​​ường THCS  Hải Đường luôn đ​​ược đón nhận sự quan tâm giúp đỡ của Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Hải Hậu. 

- Đảng uỷ, HĐND, UBND cùng các tổ chức đoàn thể nhân dân trong xã quan tâm, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục. Phong trào xã hội hoá giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh. CSVC, trang thiết bị giảng dạy đã đ​ược địa ph​ương và phụ huynh học sinh quan tâm đầu tư​ đến nay trường đã có đủ các phòng tối thiểu cho trường chuẩn quốc gia..

- Tập thể  cán bộ, giáo viên trong nhà tr​ường có tinh thần đoàn kết thống nhất cao. Chất l​​ượng đội ngũ có nhiều chuyển biến tích cực về chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn.


- ý thức và chất l​ượng học tập của học sinh ngày càng có chuyển biến tích cực.

2, Khó khăn:

- Việc đầu t​ư CSVC, trang thiết bị giảng dạy chư​​a đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục. Kinh phí chi cho thí nghiệm thực hành, mua sắm trang thiết bị, mua văn phòng phẩm chư​​a đáp ứng yêu cầu.


- Nhận thức về giáo dục của các bậc phụ huynh không đồng đều. Còn một số gia đình mải làm ăn, đi làm ăn xa gửi con cho ông bà, họ hàng nuôi giúp làm cho chất lượng học tập và rèn luyện đạo đức của một số học sinh thấp, một số gia đình chư​a quan tâm đầu t​ư cho con em học tập.

- Các biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn trong xã hội chưa được giải quyết dứt điểm đã phần nào ảnh hưởng tác động  xấu đến môi trường giáo dục.

B. Nội dung
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
a) Cam kết chất lượng giáo dục:
- Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục: Nhà trường tuyển sinh 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trong địa bàn vào lớp 6. Đối với các khối 6,7,8 khi học sinh hoàn thành chương trình năm cũ có đủ điều kiện lên lớp và hồ sơ sẽ được học lớp tiếp theo theo quy định.   
- Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện: Thực hiện theo quy định của Bộ giáo dục và các hướng dẫn của Sở giáo dục, Phòng giáo dục và các cơ quan chức năng.

- Yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh: Thực hiện tốt mối quan hệ Gia đình – Nhà trường – Xã hội đẻ đạt được các yêu cầu về thái độ học tập của học sinh theo chỉ tiêu kế hoạch.
- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục: đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất, đúng đủ kinh phí hỗ trợ học tập của học sinh tại nhà trường. 
- Kết quả đánh giá về từng năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được: 100% học sinh có năng lực phẩm chất học tập, có sức khoẻ tốt. Không có học sinh mắc các tai tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.
- Khả năng học tập tiếp tục của học sinh: 100% học sinh có đủ các điều kiện và khả nănghọc tâp ở các năm học tiếp theo. 
b) Chất lượng giáo dục thực tế: 
- Trong năm học 2018-2019 tổng số học sinh của trường là 714 học sinh
- Số học sinh học 2 buổi/ngày: 0

- Số học sinh được đánh giá định kỳ cuối năm học về từng năng lực, phẩm chất, kết quả học tập: 714hs ( 100%)
- Xếp loại học lực, hạnh kiểm:
+ Xếp loại hạnh kiểm : Loại tốt đạt 578/714= 80,95% ; Loại khá 109/714 = 15,27%; Loại trung bình : 24/714 = 3,36% ; Loại yếu 3/714= 0,42%

+ Xếp loại học lực : Loại giỏi 131/714 = 18,35% ; Loại khá 341/714 = 47,76%; Trung bình 227/714= 31,79%; Yếu 4/714 = 0,56% ; Kém 11/714 = 1,54%   
- Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi: 21
- Số học sinh dự xét tốt nghiệp: 180 - được công nhận tốt nghiệp 180 ( 100% )
- Số học sinh dân tộc thiểu số: 0 
c) Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian: Khu A của trường đạt chuẩn quốc gia năm 2012, khu B đạt chuẩn quốc gia năm 2014. Trường xây dựng kế hoạch đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3; đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; đạt chuẩn “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn” trong học kỳ II năm học 2019-2020
d) Kiểm định cơ sở giáo dục: Trường tổ chức tự kiểm tra đánh giá theo hướng dẫn của Bộ, làm báo cáo tự đánh giá nộp về Phòng giáo dục, công khai báo theo quy định.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
a) Cơ sở vật chất: 
- Được sự quan tâm của cấp trên, sự ủng hộ của Đảng ủy, UBND xã, Hội cha mẹ học sinh và nhân dân trong xã. Nhà trường tiếp tục vận động công tác XHHGD để đầu tư nâng cấp, sửa chữa bàn ghế và mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập. Tuy nhiên do nguồn ngân sách của địa phương còn hạn chế đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy phòng học của học sinh xây dựng đã lâu, kích cỡ chật hẹp, đặc biệt thiết bị dạy học quá cũ, chất lượng nhiều thiết bị thiếu chính xác.

- Cụ thể: Trường có 2 khu gồm: 20 phòng học, 26 phòng chức năng

Bàn ghế: Trong phòng học có đủ bàn ghế cho giáo viên, học sinh giảng dạy và học tập. 

Các lớp học có đủ bảng biểu, như nội quy, chủ đề năm học, khẩu hiệu, hệ thống điện, quạt cho học sinh sử dụng.

Thư viện:  Diện tích thư viện là 130 m2 ( hai thư viện ở hai khu ), thư viện có máy tính kết nối Internet, có trên 5000 đầu sách, tủ đựng sách đảm bảo yêu cầu.

Thiết bị dạy học: Các bộ đồ dùng của các khối lớp được cấp trên cấp đã cũ, nhà trường mua bổ sung pin, dây nối, hóa chất, bảng biểu, bảng phụ...

Dụng cụ thể thao: Có đủ cho học sinh hoạt động TDTT, sân chơi cầu lông, bóng bàn...

Khu vệ sinh đảm bảo đủ, hợp vệ sinh cho giáo viên và học sinh ( 2 khu riêng biệt)

Có 4 dãy nhà xe cho giáo viên và học sinh. 

Tổng diện tích khuôn viên trường: 10665m2,trong đó diện tích sân chơi bài tập là 4000m2 
Cảnh quan trường học: Nhà trường đã có hệ thống tường rào, cây xanh, cây bóng mát, ghế đá đảm bảo môi trường sư phạm và đang dần từng bước hoàn thiện cảnh quan của trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn
       Nhà trường có sổ theo dõi tài sản, hàng năm có đánh giá khấu hao theo đúng quy định hiện hành.

      Tuy nhiên so với yêu cầu trường chuẩn hiện nay một số hạng mục cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu.

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:
- Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên: 45
- Trong đó:

+ Trình độ ĐH: 36 đồng chí; CĐ: 6 đồng chí, TC: 3 đồng chí

+ Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng II: 28 đồng chí; hạng III: 13 đồng chí 
+ Chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo: 100% CB, GV, CNV đảm bảo chuẩn nghề nghiệp đào tạo, 
- Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo: 100% CB, GV, CNV được học tập bồi dưỡng, tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định.
3. Công khai thu chi tài chính:
a) Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:
- Công khai minh bạch tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 
- Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính: đúng theo quy định.
b) Các khoản chi theo từng năm học: 
- Các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo: Theo quy định tài chính hiện hành

- Mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý: Đúng, đủ theo quy định

- Mức chi thường xuyên/1 học sinh: Theo quy định về tài chính

- Chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị: Theo quy định tài chính
c) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.
- Thực hiện đúng, đủ theo các văn bản tài chính quy định hiện hành.
d) Kết quả duyệt quyết toán hàng năm được thực hiện công khai kết quả theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai tài chính
đ) Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học:
- Thực hiện đúng, đủ theo các văn bản tài chính quy định hiện hành.
e) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.
- Thực hiện đúng, đủ theo các văn bản tài chính quy định hiện hành.                                                                      
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